Trường tiểu học Thượng Quận


Tuần 29:                                                                      Ngày soạn: 19 - 3 - 2018
                                                                                          Ngày dạy: Thứ hai ngày 26 - 3 - 2018
         Buổi sáng:

                         Tiết 2 + 3:                          Tập đọc  
                                                     những quả đào
I. Mục đích yêu cầu :

- HS đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. Bước đầu biết đọc phân biệt lời   ng​ười kể với lời nhân vật ( ông và 3 cháu )

- HS hiểu nghĩa các từ: hài lòng, thơ dại, nhân hậu, ... Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Nhờ những quả đào, ông biết tính nết các cháu. Ông hài lòng về các cháu, đặc biệt khen đứa cháu nhân hậu đã  nhường đào cho bạn.
- Các KNS được GD trong bài: KN tự nhận thức và xác định giá trị bản thân.

- GDHS đức tính nhân hậu.

II. chuẩn bị:

- Tranh minh họa ( SGK ).

- Các PP dạy học:  PP trình bày ý kiến cá nhân; thảo luận cặp đôi – chia sẻ .
III. Các Hoạt Động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS đọc TL bài  Cây dừa  + TLCH về ND bài.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu ND bài.
b. Các hoạt động : 

Tiết 2:

* HĐ 1: Luyện đọc.

- GV đọc mẫu toàn bài.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong mỗi đoạn. GV lư​u ý HS luyện đọc đúng các từ: làm
 v​ườn, hài lòng, nhân hậu, tiếc rẻ, thốt lên, ...

- HS tiếp nhau đọc từng đoạn tr​ước lớp.

- HS đọc các từ ngữ được chú giải ( SGK - 92 ) - GV giúp giải nghĩa thêm từ nhân hậu
- HS luyện đọc đoạn trong nhóm.

+ Các nhóm thi đọc từng đoạn.
Tiết 3:
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài:
- GV hư​ớng dẫn HS  đọc thầm từng đoạn, cả bài  + trả lời câu hỏi SGK.

+ Câu 1: " Ông dành những quả đào cho vợ và 3 đứa cháu nhỏ "

+ Câu 2: " Xuân đem hạt trồng vào một cái vò; Vân ăn hết và vứt hạt đi, ăn hết vẫn thèm; Việt dành đào cho bạn Sơn ... "
+ Câu 3: 
Ông nhận xét:

.   Xuân mai sau sẽ làm v​ờn giỏi vì  thích trồng cây.

.  Vân còn thơ dại vì Vân háu ăn, ăn hết phần mà vẫn thèm.

.  Việt có tấm lòng nhân hậu vì em biết th​ương bạn, nh​ường bạn miếng ngon.
+ Câu 4: - HS trả lời theo ý thích của mình + giải thích lí do.
- GV cần nhấn mạnh cho HS : Việt là nhân vật có tấm lòng nhân hậu.

* HĐ 3: Luyện đọc lại. 

- HS luyện đọc cá nhân, đọc phân biệt lời kể chuyện và lời nhân vật và 2, 3 nhóm luyện đọc phân vai theo nhóm ( mỗi nhóm 5 em ) .

- GV theo dõi giúp đỡ các nhóm.
- Tuyên dương HS, cá nhân đọc hay. 

3. Củng cố, dặn dò:     

- Củng cố: Nhờ những quả đào mà ông đã hiểu đ​ược tính nết các cháu. Đặc biệt là Việt đã có tấm lòng nhân hậu.
- Liên hệ GDHS cần có tấm lòng nhân hậu.
- GV nhận xét tiết học, chuẩn bị cho tiết kể chuyện.
                                                                                
                             Tiết 4:                                     Toán

T.141: số từ 111 đến 200
I. Mục đích yêu cầu:

- HS  nhận biết các số từ 111 đến 200. 

- Rèn luyện kĩ năng đọc, viết, so sánh các số từ 111 đến 200. Nhận biết được thứ tự của các số trên tia số .
- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. Chuẩn bị: 

- Các hình vuông to, nhỏ, các HCN như SGK.
- Bảng phụ, bảng con.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Ôn lại cách đọc, viết số có hai chữ số.

+ Đọc số: GV viết lên bảng các dãy số cho HS đọc:
11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, … gọi HS đọc .

+ Viết số: GV đọc cho HS viết bảng con, bảng lớp.
* HĐ 2: Giới thiệu  cách đọc, viết số từ 111 đến 200.
a) Làm việc chung cả lớp.
- GV đưa ra bảng phụ và gắn lên dòng 2 cột 1 bảng ô vuông biểu thị 1 trăm và  hình chữ nhật biểu thị 1 chục , 1 « vuông bé biểu thị 1 đơn vị .
+ có mấy trăm ? - 1 trăm 

+ có mấy chục ? - 1 chục 

+ có mấy đơn vị ? - 1 đơn vị .

- GV nêu: số gồm 1 trăm, 1 chục, 1 đơn vị  viết là : 111

- Số 111 đọc là: Một trăm mười một.

Tương tự các cột còn lại GV chỉ vào bất kỳ số nào HS đọc.
* HĐ 3: Thực hành luyện tập.

+ Bài 1: GV ghi số lên bảng HS đọc : 110, 111, 118, 186, …
+ Bài 2: - GV cho HS làm bài vào vở, 2 HS lên bảng làm.
- HS  nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố cho HS về thứ tự của các số trên tia số .
+ Bài 3: - HS đọc KQ, lớp nhận xét, chốt lại KQ đúng.
- HS chữa bài và nêu cách làm ( xác định số lớn nhất ).

- Củng cố các  số có ba chữ số.

3. Củng cố, dặn dò:  

- GV nhận xét tiết học.
- VN ôn đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.


             Buổi chiều: 
                                       TiÕt 1:                   TIẾNG VIỆT (*)
TĐ: cậu bé và cây si già

I. Mục đích yêu cầu:
- HS đọc l​ưu loát toàn bài. Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu câu. Biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật ( cây si già, cậu bé ).

- Hiểu nghĩa các từ khó: hí hoáy, rùng mình. Hiểu điều câu chuyện muốn nói với em: Cây cối cũng biết đau đớn như con ng​ười, cần có ý  thức bảo vệ cây.

- GDHS ý thức bảo vệ cây cối.
II. CHUẨN BỊ:  - Tranh minh hoạ bài đọc SGK.
III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS đọc bài  Những quả đào  + TLCH về ND bài.

2. Bài mới:           a. Giới thiệu bài:  
                             b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài: nhấn giọng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài. GV l​­u ý HS các từ khó: xum xuª, hÝ ho¸y, đầu làng, cành lá, mặt nước, rùng mình, lắc đầu, ...

- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn, GV chia bài làm 2 đoạn: 

+ Đoạn 1: từ đầu đến ... " cảm ơn cây ".
+ § oạn 2: còn lại.

- GV giúp HS hiểu nghĩa các từ ngữ đ​ược chú giải ở cuối bài. 

- HS thi đọc giữa các nhóm ( từng đoạn, cả bài ).

* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.

HS đọc thầm toàn bài rồi trả lời các CH trong SGK.

+ Câu 1 : Cậu bé đã dùng dao nhọn khắc tên mình lên thân cây si, làm cây đau điếng.

+ Câu 2 : Cây khen cậu bé có cái tên rất đẹp, rồi hỏi khéo: Vì sao cậu không khắc cái tên đẹp ấy lên người cậu ? Cậu bé rùng mình sợ đau, từ đó hiểu ra dùng dao khắc tên mình lên thân cây là làm cây đau đớn.

+ Câu 3 : Chắc cậu bé sẽ không nghịch nữa vì đã hiểu: cây cũng biết đau như​ con ng​ười, dùng dao khắc lên cây sẽ làm cây đau, có hại cho cây. Có thể, từ đó cậu bé bắt đầu có ý thức bảo vệ cây.

* HĐ 3: Luyện đọc lại.

- GV tổ chức từng nhóm HS thi đọc lại truyện.

- HS luyện đọc phân vai ( mỗi nhóm 3 em - tự phân vai ). 

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn nhóm, CN đọc đúng và hay.

3. Củng cố, dặn dò:

- Liên hệ: Để có môi trường trong lành cuộc sống thêm tươi đẹp em cần làm gì ?

+ Có ý thức bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi tr​ường, làm trong sạch môi tr​ường sống xung quanh.

- GV nhận xét tiết học, nhắc nhở HS ý thức bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường.


                                       TiÕt 2:                     TIẾNG VIỆT (*)
    ÔN LTVC: Từ ngữ về cây cối. đặt và trả lời câu hỏi để làm gì ?

I. Mục đích yêu cầu:

- Nêu được một số từ  ngữ về  cây cối. Dựa theo tranh, biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ Để làm gì ?

- Rèn KN sử dụng  từ  ngữ về cây cối; KN đặt và trả lời câu hỏi cho cụm từ: Để làm gì ? 

- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị: - Vở BT TV in.
III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1 : Ôn từ ngữ về cây cối.

GV hư​ớng dẫn HS làm bài tập 1, 2 trong VBT in - trang 48,49.
+ Bài 1: - HS đọc đề bài, sau đó  viết tên các bộ phận của 1 cây ăn quả. 

- 1 HS lên bảng làm bài.

- HS làm bài xong, nối tiếp nhau đọc bài, lớp nhận xét, tuyên dương.

- Củng cố vốn từ ngữ về cây cối ( các bộ phận của cây ).

+ Bài 2: Viết những từ tả các bộ phận của cây ( từ chỉ đặc điểm, hình dáng, màu sắc ) theo mẫu.
- Cách làm tương tự bài 1.

- Nhấn mạnh các từ chỉ đặc điểm, hình dáng, màu sắc của cây.

* HĐ 2 : Ôn đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì ?
GV hư​ớng dẫn HS làm bài tập 3 trong VBT in - trang 49.
+ Bài 3: HS ghi câu hỏi có cụm từ để làm gì ? để hỏi về từng việc làm của bạn nhỏ trong tranh sau đó viết câu trả lời.

- GV lưu ý cho  HS  cách ghi dấu câu ở câu hỏi và câu trả lời.

- Củng cố cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì ?
* HĐ 3:  Củng cố, dặn dò.

- HS nhắc lại ND luyện tập trong tiết học.
- GV nhận xét tiết học. Dặn  HS ôn bài.

  
                              Tiết 3:                                Toán (*)                              

ôn: các số từ 111 đến 200

I. Mục đích yêu cầu:

- Gióp HS củng cố cách đọc, viết, so sánh các số từ 111 đến 200;  Đếm ®ư​îc các số trong phạm vi 200.

- Rèn luyện KN thực hành đọc, viết, đếm và so sánh các số từ 111 đến 200.

-  HS tích cực, chủ động học tập.

II. CHUẨN BỊ: 

- Bảng phụ.

- Vở BT Toán in.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành.
GV tổ chức, HDHS làm các bài tập 1, 2, 3, 4 ( tiết 136 - vở BT Toán 2 tập 2 - Trang 62 ).

+ Bài 1: - GV gắn bảng phụ kẻ sẵn ND BT lên bảng, HD, giải thích mẫu.

- HS tự làm bài vào vở theo mẫu.

- Một số HS tiếp nối nhau lên bảng làm bài.

- Lớp nhận xét, chốt lời giải đúng.

- GV củng cố về cách đọc, viết các số có 3 chữ số.

+ Bài 2: - GV vẽ các tia số phần a, b và c lên bảng, viết các số đã cho ( như​ trong bài ).

- HS tự vẽ các tia số, viết các số cho tr​ước rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

- HS nối tiếp nhau đọc bài làm, lớp theo dõi nhận xét.

- Củng cố cách viết, đọc và thứ tự các số trong phạm vi từ 111 đến 200.

+ Bài 3: - GV h​ướng dẫn so sánh 2 trư​ờng hợp mẫu.
- HS tự làm các bài còn lại.

- HS nêu cách làm.

- Củng cố cách so sánh số có 3 chữ số.

+ Bài 4: - HS nêu yêu cầu của bài.
- HDHS xác định số bé nhất trong các số đã cho rồi khoanh vào số đó.

- GV hỏi thêm HS về số lớn nhất trong các số đã cho.

* HĐ 2:  Củng cố, dặn dò.
- GV tổ chức trò chơi để củng cố về đọc, thứ tự các số từ 111 đến 200.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS ôn đọc, viết các số từ 111 đến 200.


                                                                              Ngày soạn: 20 -  3 - 2018
                                                                                          Ngày dạy: Thứ ba ngày 27 - 3 – 2018
                Buổi sáng: 

                         Tiết 1:                  chính tả ( TẬP CHÉP )     
                                                  những quả đào
I. Mục đích yêu cầu:
- HS chép chính xác, trình bày đúng một đoạn trích trong truyện  Những quả đào
- Làm đúng các bài tập phân biệt s / x.
- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:    - BP viết ND đoạn chép.
- Bảng phụ viết ND bài tập 2 ( a ), Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

-  GV đọc cho 2 HS viết trên bảng lớp , d​ưới lớp viết ở bảng con: 

xong việc, song cứa, nước sôi, gói xôi, ...

2. Dạy bài mới:

a. Giới thiệu bài:  - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD HS tập chép.

- GVđọc mẫu bài viết 1 lần, 3 HS đọc lại. 

- HS  nhận xét những chữ nào trong bài viết hoa ? Vì sao ? ( Những chữ cái đứng đầu câu và tên riêng phải viết hoa ).
- HS viết bảng con những từ dễ sai: ăn xong, bé dại,  Xuân, Việt, Vân, ...
+ HS chép bài vào vở. 

- HS đổi vở để soát lỗi.

- GV chấm 7, 8  bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ BT 2 ( a ): - 1, 2 HS đọc yêu cầu của bài. 
- Cả lớp đọc thầm và làm bài vào vở ( HS chỉ viết các từ ngữ cần điền, VD: cửa sổ, ... ). 
- 1 HS làm  bài trên BP.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:

cửa sổ, chú sáo, sổ lồng, nhảy trước sân, xồ tới, cành xoan.
- Củng cố KN phân biệt âm đầu: s / x
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài và làm bài tốt. 

- Nhắc HS tìm thêm những tiếng khác bắt đầu bằng s / x  để luyện viết.  

                                        
                       Tiết 2:                             kể chuyện

                                                  những quả đào
I. Mục đích yêu cầu:
- Bước đầu biết tóm tắt nội dung mỗi đoạn truyện bằng 1 cụm từ hoặc 1 câu. Biết kể lại đư​ợc từng đoạn câu chuyện dựa vào tóm tắt. Biết phân vai cùng các bạn dựng lại câu chuyện .

- Chăm chú theo dõi bạn kể chuyện. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn; kể tiếp được lời kể của bạn.

- Các KNS được GD trong bài: KN tự nhận thức và xác định giá trị bản thân.

- GDHS đức tính nhân hậu.

II. chuẩn bị:
- BP viết tóm tắt 4 đoạn của truyện.
- Các PP dạy học:  PP trình bày ý kiến cá nhân; thảo luận cặp đôi – chia sẻ .

III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ :
- 3 HS nối tiếp nhau kể câu chuyện giờ trước.

- GV + HS nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: GV nêu MĐ - YC của tiết học.
b. Các hoạt động:
* HĐ 1: Hư​ớng dẫn kể chuyện.
+  Tóm tắt nội dung từng đoạn của câu chuyện

- 1 HS đọc yêu cầu của bài và mẫu BP.

- GV: SGK đã gợi ra cách tóm tắt ND  các đọan 1 ( Chia đào ) và 2 ( Chuyện của Xuân ). Dựa theo cách làm đó, các em háy tóm tăt ND từng đoạn bằng lời của mình.

- HS làm bài nhẩm.

- HS nối tiếp nhau phát biểu. GV chấp nhận ý kiển trùng lặp; nhận xét nhanh; chốt lại những ý kiến được xem là đúng, viết bổ sung lên BP.


+ § 1: Quà của ông, ...


+ § 2: Xuân ăn đào như thế nào ? ...


+ § 3: Chuyện của Vân, ...


+ § 4: Tấm lòng nhân hậu ...

- Tuyên d​ương HS có ý kiến hay.

+ Kể từng đoạn bộ câu chuyện dựa vào tóm tắt :
- HS tập kể trong nhóm.

- Đại diện các nhóm kể ( cùng kể 1 đoạn ).

- Nhận xét, tuyên dương nhóm kể tốt.

+ Phân vai, dựng lại câu chuyện:
- GV hư​ớng dẫn HS tự hình thành từng tốp 5 em phân vai dựng lại câu chuyện
- 5 đại diện 5 nhóm thi kể  -> nhận xét, bình chọn nhóm kể tốt -> tuyên dương.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS  kể chuyện tốt.

- Dặn HS tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
                           Tiết 4:                                    Toán
                                         T. 142: các số có ba chữ số

I. Mục đích yêu cầu:
- Nhận biết được cá số có ba chữ số. Đọc và viết thành thạo các số có ba chữ số. Củng cố về cấu tạo số.

- HS đọc, viết thành thạo các số có ba chữ số và nắm chắc cấu tạo số.

- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị: 
- Các tấm bìa hình vuông nhỏ, hcn​ SGK.

III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: - HS đọc, viết phân tích cấu tạo số sau: 143, 184, 126.
2. Bài mới :

a.  Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Đọc và viết số từ 111 đến 200.
  a) Làm việc chung cả lớp: 
- GV nêu vấn đề học tiếp các số và trình bày bảng như SGK trang 146.

. Viết và đọc số 243:
- GV yêu cầu HS xác định số trăm, số chục, số đơn vị, cho biết cần điền số thích hợp  nào, viết số ( HS  nêu ý kiến GV viết )

+ HS nêu cách đọc ( dựa vào hai chữ số sau cùng để suy ra cách đọc ).

. Tương tự với các  số 235 và số khác.

b) Làm việc cá nhân :
- GV nêu tên số, chẳng hạn " hai trăm mười ba " HS lấy các hình theo yêu cầu ( trăm, chục, đơn vị ).
- Làm tương tự với các số khác:  312,  132,  407, ..

 * HĐ 2:  Thực hành
+ Bài 1: HS nối tiếp nhau nêu miệng số nào ứng với hình nào, VD: 310 hình a , ...

- GV kết hợp cho HS phân tích số.

+ Bài 2: - GV cho HS viết vào vở rồi nối với các số thích hợp.
- HS lên bảng chữa bài, nhận xét, chốt kết quả đúng.

- Củng cố cách đọc số.
+ Bài 3: - GV nêu yêu cầu bài tập.
- HS  kẻ như SGK vào vở sau đó tự điền số thích hợp vào chỗ chấm.
- HS lên bảng làm bài, mỗi em viết một số  kèm theo phân tích số.

- Củng cố đọc, viết số.
3. Củng cố, dặn dò:
- Củng cố đọc, viết, phân tích số có 3 chữ số.
- GV nhận xét tiết học, tuyên d­​​​​¬ng những HS tích cực học tập. Dặn HS tiếp tục học ôn lại cách đọc, viết, các số có 3 chữ số.
                

                                                                                    Ngày soạn: 21 - 3 - 2018
                                                                                   Ngày dạy:  Thứ tư ngày 28 - 3 - 2018
         Buổi sáng:

                                      Tiết 1:                         Tập đọc  
                                                   cây đa quê hương

I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc l​ưu loát, rành mạch toàn bài ; biết ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu, giữa những cụm từ . 

- Hiểu ND bài: Bài văn tả vẻ đẹp của cây đa quê hương, thể hiện tình yêu của tác giả đối với cây đa, với quê hương.

- GDHS yêu quê hương, gắn bó với quê hương.

II. chuẩn bị: - Tranh minh họa Cây đa quê hương, bảng phụ.
III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS đọc bài  Những quả đào  + TLCH về ND bài.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: 

b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn .
- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài, GV kết hợp HD đọc các từ: gắn liền, quái lạ, không xuể, rễ cây, ánh chiều, chót vót,và những tiếng, từ có phụ âm đầu l /n ...
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài. GV chia bài làm 2 đoạn:

+ Đoạn 1: từ đầu đến đang cười đang nói.
+ Đoạn 2: còn lại. 

- HDHS luyện đọc câu:

+ Trong vòm lá, / gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì / tưởng chừng như ai đang cười đang nói. //

- GV tổ chức cho HS luyện đọc trong nhóm, thi đọc giữa các nhóm.
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.

GV hư​​ớng dẫn HS đọc thầm toàn bài + trả lời các câu hỏi trong SGK - T.94
+ Câu 1 :" Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là cả một tòa cổ kính hơn là một thân cây." 

+ Câu 2 : Thân cây: là một tòa cổ kính; chín, mười đứa bé bắt tay nhau ôm không xuể. Cành cây: lớn hơn cột đình. Ngọn cây: chót vót giữa trời xanh. Những rễ cây: nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang giận dữ.

+ Câu 3: Thân cây to; Cành cây rất lớn; Cành cây to lắm,
+ Câu 4: Ngồi dưới gốc đa hãng mát, tác giả thấy lúa vàng gợn sóng; đàn trâu lững thững ra về, bóng sừng trâu dưới ánh chiều, ...

* HĐ 3: Luyện đọc lại.
- 3, 4 HS thi đọc lại bài. Đọc lưu loát, rành mạch toàn bài; ngắt, nhgØ hơi hợp lÝ.
- Lớp nhận xét, tuyên dương.

3. Củng cố, dặn dò:
- Câu hỏi củng cố bài: Em thấy tình cảm của tác giả với quê hương như thế nào ? 
+ HS liên hệ: nói về tình cảm của bản thân đối với quê hương. Em sẽ làm gì cho quê hương mình thêm giàu đẹp ?
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương HS đọc tốt, hiểu bài. 

                               Tiết 2:                            Tập viết  

                                               Chữ hoa: A ( kiểu 2)
I. Mục đích yêu cầu:

- HS viết đúng chữ hoa A. Biết viết chữ và câu ứng dụng trong bài theo cỡ vừa và nhỏ.

- Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.

- HS có ý thức rèn viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Mẫu chữ cái viết hoa, bảng phụ, phấn màu.

- Bảng con, phấn, bút chì, Vở Tập viết - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV Kiểm tra đồ dùng của HS.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa: A ( Kiểu 2 ).
- GV đưa chữ mẫu cho HS quan sát, yêu cầu HS nêu n. xét về đặc điểm, cấu tạo của chữ A ( Kiểu 2 ).

- GV chỉ vào chữ mẫu, miêu tả:

+ Chữ A hoa kiểu 2 cỡ vừa: Cao 5 li, gồm 2 nét là nét cong kín và nét móc ngược phải.

- Cách viết:

+ NÐt 1:  như viết chữ O ( Đặt bút trên ĐK 6, viết nét cong kín, cuối nét uốn vào trong, dừng bút giữa ĐK 4 và ĐK 5 )
+ NÐt 2:  từ điểm DB của nét 1, lia bút lên ĐK 6 phía bên phải chữ O, viết nét móc ngược ( như nét 2 của chữ U ), DB ở ĐK 2.
- GV tô chữ và chỉ dẫn cách viết chữ A.

- GV viết mẫu chữ A cỡ vừa ( 5 dòng kẻ li ) + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ A trên bảng con ( 2, 3 lượt ). GV nhận xét, uốn nắn và có thể nhắc lại quy trình viết để HS viết đúng.
* HĐ 2: HD viết chữ và câu ứng dụng.
- HS đọc câu ứng dụng: Ao liền ruộng cả. GV gióp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng: ý nói giàu có ( ở vùng thôn quê ).
- GVHDHS quan sát và nhận xét về:

         + Độ cao của các chữ cái.

         + Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng.
         + Cách đặt dấu thanh ở các chữ. 
- GVviÕt mẫu chữ Ao trên dòng kẻ ( tiếp theo chữ mẫu ) và nhắc HS lưu ý: điểm cuối của chữ A nối với đường cong của chữ o.
- HS tập viết chữ Ao ở bảng con ( 2, 3 lượt ). GV nhận xét, uốn nắn, nhắc lại cách viết.
* HĐ 3: HS viết bài vào vở Tập viết.

- GV nêu yêu cầu viết:

+ 1 dòng chữ A cỡ vừa ( cao 5 li ), 1 dòng chữ A cỡ nhỏ ( cao 2,5 li ).
+ 1 dòng chữ Ao cỡ nhỏ.

+ 3 lần câu ứng dụng cỡ nhỏ: Ao liền ruộng cả.
- HS viết bài theo yêu cầu vào vở tập viết.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS viết đúng quy trình, hình dáng và ND.

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.
- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.
- Nhắc HS hoàn thành nốt bài tập viết.

                                 Tiết 3:                          Toán

                                  T.143: so sánh các số có ba chữ số

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết sử dụng cấu tạo thập phân của số và giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số để so sánh các số có ba chữ số; nhận biết thứ tự các số ( không quá 1000 ). 
- Rèn luyện kĩ năng so sánh các số có 3 chữ số.

- HS tích cực, tự giác trong học tập. 

II. Chuẩn bị:  
- Các hình vuông to, nhỏ, các HCN như SGK.
- Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - HS đọc, phân tích cấu tạo số sau: 437, 245, 847.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Ôn lại cách đọc, viết số có ba chữ số.

+ Đọc số: GV viết lên bảng các dãy số cho HS đọc.

401 ;  402 ; 403 ; 404 ; 405 ; 406 ; 407 ; 408 ;  409 ; 410.

121; 122 ; ... ; 130.

151; 152 ; ... ; 160.

551 ; 552 ; ... ; 560.

+ Viết số: GV đọc cho HS viết bảng con, bảng lớp:

    Năm  trăm hai mươi mốt; năm trăm hai mươi hai; Sáu trăm ba mươi mốt, ...

* HĐ 2: So sánh các số.
- GV sử dụng các hình vuông to, nhỏ; HCN để đưa ra các số: 234  ... 235  ;  235  ...  234.

- Yêu cầu HS so sánh hai số.

- Yêu cầu HS xác định số trăm, số chục, số đơn vị để xác định dấu và điền dấu. GV hướng dẫn HS so sánh như sau:


+ Hàng trăm: chữ số hàng trăm cùng là 2.


+ Hàng chục: ...                                       3.


+ Hàng đơn vị: 4 < 5


+ Kết luận: 234 < 2 35  ;  235  >  234 ( điền dấu < , > vào góc bên phải ).
- Làm tương tự với số: 194 ... 139  ; 199  ...  215.

* HĐ 3: Thực hành luyện tập.

a) Thực hành chung: GV cho HS so sánh các cặp số sau:
                                                                489 ... 500

   259 ... 313

   250 ... 219

    241 ... 260

    347 ... 349

- 2 HS lên bảng, dưới lớp làm ở bảng con.

- Một vài HS nêu kết quả điền dấu kèm lời giải thích.

b) Thực hành cá nhân:
 GV tổ chức, HDHS làm các BT: 1, 2, 3 ( SGK  - T.148 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - GV cho HS làm bài vào vở, 2 HS lên bảng làm.
- HS  nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố cho HS về so sánh số có ba chữ số.
+ Bài 2 ( a ): - HS viết các số rồi khoanh vào số lớn nhất.
- HS đọc KQ, lớp nhận xét, chốt lại KQ đúng.
- HS chữa bài và nêu cách làm( xác định số lớn nhất).
- Củng cố cách so sánh số có ba chữ số.

+ Bài 3: - GV gắn bảng phụ kẻ sẵn lên bảng.
- Cho HS nhận xét về từng dãy số và điền số thích hợp vào mỗi ô trống: HS  nhận thấy đây là dãy số tự nhiên liên tiếp hơn - kém nhau 1 đơn vị , tìm số liền sau nó ta cộng thêm 1 đơn vị.
- Củng cố về thứ tự các số có 3 chữ số.
3. Củng cố, dặn dò:  

- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS ôn đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.
         
                                Tiết 4:                           đạo đức
                                     Giúp đỡ người khuyết tật ( T. 2 )

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết lựa chọn cách ứng xử  các tình huống để giúp đỡ người khuyết tật và nêu được những việc cần làm để giúp đỡ người khuyết tật.

- Có kĩ năng thể hiện sự thông cảm với người khuyết tật; thu thập thông tin về các hoạt động giúp đỡ người khuyết tật ở địa phương.

- HS có thái độ quý trọng những người giúp đỡ người khuyết tật. Không đồng tình với những biểu hiện xa lánh, trêu chọc bạn, những người khuyết tật

II. chuẩn bị:

- GV: Tình huống cho HĐ1 trong VBT in . 

+ PP: Thảo luận.

- Vở BT Đạo đức 2.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:  Nêu những việc làm giúp đỡ người khuyết tật.
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:  GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Xử lí tình huống.
- Mục tiêu:  Giúp HS  biết lựa chọn cách ứng xử để giúp đỡ người khuyết tật.

- Cách tiến hành:

1. GV nêu tình huống trong Vở BTĐĐ 2 - T.42.

+ GV hỏi: Nếu em là Thủy, em sẽ làm gì khi đó ? Vì sao ?

2. HS thảo luận nhóm.

3. Đại diện các nhóm trình bày và thảo luận lớp.

4. GV kết luận:  Thủy nên khuyên bạn: cần chỉ đường hoặc dẫn người bị hỏng mắt đến tận nhà cần tìm.

* HĐ 2: Liên hệ.
- Mục tiêu:  Giúp HS nắm được những việc cần và nên làm để giúp đỡ người khuyết tật.
- Cách tiến hành:
+ GV cho HS thảo luận nêu những việc cần làm và nên làm để giúp đỡ người khuyết tật.

. HS thảo luận theo cặp đôi ghi nhanh ra giấy nháp những việc làm tốt và lấy ví dụ.

. HS trình bày lớp, nhận xét, chốt lại những việc cần làm để giúp đỡ người khuyết tật:

VD: Chỉ đường giúp người bị hỏng mắt, dẫn người bị hỏng một chân  qua đường đông xe cộ qua lại, nhường chỗ ngồi trên xe, đẩy xe lăn, thăm hỏi động viên những người bị ảnh hưởng chất độc màu da cam, ...

. HS nêu những việc mình đã làm.

-> Kết luận chung: Người khuyết tật chịu nhiều đau khổ, thiệt thòi, họ thường gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cần giúp đỡ người khuyết tật  để họ bớt buồn tủi, vất vả , thêm tự tin vào cuộc sống. Chúng ta cần làm  những việc phù hợp với khả năng để giúp đỡ họ.
3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND bài. GV chốt: cần giúp đỡ người khuyết tật ... làm cho họ bớt buồn tủi.
- GV nhận xét tiết học. Khen những HS học tập tốt, biết giúp đỡ bạn.



                                                                  Ngày soạn: 22 - 3 - 2018

                                                                                         Ngày dạy: Thứ năm ngày 29 - 3 - 2018
            Buổi sáng :
                                 Tiết 1:                chính tả ( nghe - viết )  
Hoa phượng
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe - viết chính xác, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ, viết đúng một số tiếng có âm đầu x / s. 

- Rèn kĩ năng nghe - viết đúng chính tả.
- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn ở BT 2 ( a ).  Vở BT Tiếng Việt.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ:
- Học sinh viết bài cũ và bảng lớp: xâu kim, chim sâu, cao su.

2. Bài mới:    a. Giới thiệu bài:
              b. Các hoạt động:
* HĐ 1: Hướng dẫn nghe - viết:

- Giáo viên đọc bài thơ -> 3 học sinh đọc lại.

+ ?:  Bài thơ là lời của ai nói với ai ? Lời nói thể hiện điều gì ?
-> GV chốt ND bài.
- Hướng dẫn học sinh viết bảng con ( vở nháp ): rừng rực, chen lẫn, mắt lửa.

- Giáo viên đọc cho học sinh viết bài vào vở.

- Chấm chữa bài: GV thu chấm 1/ 3 số bài -> nhận xét, đánh giá. 
* HĐ 2 : Hướng dẫn làm bài tập.

 Bài tập 2 ( a ):  - Học sinh xác định yêu cầu của bài -> làm bài vào vở bài tập.

- 2 học sinh lên bảng làm bài -> nhận xét.
- Củng cố KN phân biệt âm đầu x / s.
( b )  - Học sinh tự làm thêm.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài và làm bài tốt. 

- Nhắc HS  viết lại cho đúng những chữ viết sai trong bài chính tả.


                                Tiết 2:                  Luyện từ và câu
Từ ngữ về cây cối. đặt và trả lời câu hỏi để làm gì ?

I. Mục đích, yêu cầu:

- Nêu được một số từ  ngữ về  cây cối. Dựa theo tranh, biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ Để làm gì ?

- Rèn KN sử dụng  từ  ngữ về cây cối; KN đặt và trả lời câu hỏi cho cụm từ: Để làm gì? 

- HS tích cực, tự giác học tập. 

II. chuẩn bị:    

- Tranh minh họa ( SGK ).

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV chia bảng lớp làm 2 phần, cho 2 HS lên bảng làm. 

HS 1 : Viết tên các cây ăn quả.

HS 2 : Viết tên các cây lương thực.

- 2 HS khác thực hành: hỏi - đáp câu hỏi : Để làm gì ?

2. Bài mới:         
                    a. Giới thiệu bài:  GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học. 
                    b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Từ ngữ về cây cối.

. GV tổ chức cho HS làm BT 1, 2 ( SGK ).
+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài -> làm mẫu.
- GV cho HS quan sát tranh, ảnh về một số loại cây ăn quả.

- Một số HS tiếp nối nhau nói tên các loài cây đó và chỉ các bộ phận của cây. 

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chốt lại ý kiến đúng: Các bộ phận của cây: rễ, thân, cành, lá, hoa, quả, ngọn ).
+ Bài 2 : - HS đọc yêu cầu của bài.
- GV nhấn mạnh : Các từ tả các bộ phận của cây là những từ chỉ hình dáng, màu sắc, tính chất, đặc điểm của từng bộ phận.

- HS làm vở bài tập, 2 HS lên bảng làm.

- Chữa bài chốt ý đúng :

+Rễ cây : dài, xù xì, ngoằn ngoèo.

+ Gốc cây : xum xuê, um tùm, cong queo.

+ Lá : xanh biếc, xanh tươi, mỡ màng.

+ Hoa : vàng tươi, đỏ thắm.

+ Quả : vàng rực, chi chít.

+ Ngọn : chót vót, mập mạp.
. GV củng cố, khắc sâu vốn từ ngữ về cây cối.
* HĐ 2 : Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì ?

. GV tổ chức cho HS làm BT 3 ( SGK ).

+ Bài 3:- HS đọc yêu cầu của bài. 
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và nãi vÒ 2 việc làm của bạn nhỏ trong tranh.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- Báo cáo kết quả, 2 HS lên bảng thực hành.

- GV cùng cả lớp chốt lời giải đúng.

Hỏi : Bạn nhỏ tưới nước cho cây để làm gì ?

Đáp : Bạn nhỏ tưới nước cho cây tươi tốt.

Hỏi : Bạn nhỏ bắt sâu cho lá để làm gì ?

Đáp : Bạn nhỏ bắt sâu để bảo vệ cây.

GV nhấn mạnh để HS biết được :Bộ phận trả lời cho câu hỏi Để làm gì ? là những từ nêu ích lợi ( Hay tác dụng ).

3. Củng cố, dặn dò:

- GV hỏi để củng cố bài : Bộ phận trả lời câu hỏi Để làm gì thường đứng ở vị trí nào trong câu ?

- Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học tập tốt.

                                   Tiết 3:                    Toán

                                                     T.144: luyện tập
I. Mục đích, yêu cầu:

- Biết đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số, sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.

- Rèn kĩ năng đọc, viết và so sánh các số có 3 chữ số.

- HS tích cực, tự giác trong học tập.

II. chuẩn bị: 

- Bảng phụ kẻ sẵn bảng ở BT 1 ( SGK ).

- Các miếng bìa cắt thành các hình tam giác và hình tứ giác ( như BT 5 - SGK ).

III. Các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS cho VD về 2 số có 3 chữ số và nêu cách so sánh hai số đó.
2. Bài mới:            a) Giới thiệu bài:
                              b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Ôn lại cách so sánh các số có 3 chữ số.
- GV ghi bảng các số: 567 và 569, yêu cầu HS nêu cách so sánh 2 số này.

-> KL: 567 < 569.

- GV tiếp tục cho HS so sánh tiếp hai số: 375 và 369 ; 215 và 315.

+ HS so sánh và ghi KQ ở bảng con.

+ Một số HS nêu cách so sánh các số có 3 chữ số. 

- GV có thể yêu cầu HS tự lấy thêm VD vài trường hợp về 2 số có 3 chữ số rồi so sánh.

- GV chốt lại cách so sánh các số có 3 chữ số.

* HĐ 2:  Thực hành. 

GV tổ chức cho HS làm các bài tập ( SGK - T.149 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: 

- HS đọc yêu cầu của bài, tự làm bài theo mẫu.

- GV gắn bảng phụ kẻ sẵn lên bảng. Một số HS tiếp nối nhau lên bảng điền.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cho HS cách đọc, viết và cấu tạo số có 3 chữ số.
+ Bài 2: 

- HS tự chép bài và làm từng phần vào trong vở BT.

- Một số HS nêu miệng KQ.

- Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất KQ đúng

- GV hỏi để củng cố cho HS về thứ tự các số có 3 chữ số; các số tròn chục, các số tròn trăm ( không quá 1000 )

+ Bài 3: - HS tự làm bài, 3 HS lên bảng làm ( mỗi em 1 cột ).

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cho HS về cách so sánh các số có 3 chữ số.

+ Bài 4: 

- HS đọc yêu cầu của bài rồi tự làm bài.

- 1 HS lên bảng viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

- Củng cố cho HS về thứ tự các số ( không quá 1000 ).

+ Bài 5: ( HS làm thêm nếu còn thời gian )

- GV gắn các hình tam giác và hình tứ giác lên bảng, giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài.

- HS sử dụng các hình tam giác để xếp thành hình tứ giác theo mẫu, 1 HS lên bảng xếp.

- HS nhận xét, chữa bài.

3. Củng cố, dặn dò: 

- GV củng cố, khắc sâu KT về đọc, viết và so sánh các số có 3 chữ số.

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.


               Tiết 4:                                     tự nhiên và xã hội

                                     một số loài vật sống dưới nước

I. Mục đích yêu cầu:

- HS nói tên và nêu lợi ích của một số con vật sống dưới nước đối với con người.

- HS có kĩ năng: quan sát, tìm kiếm và xử lí các thông tin vÒ ĐV sống dưới nước; Nên và không nên làm gì để bảo vệ ĐV sống dưới nước; Biết hợp tác với mọi người bảo vệ chúng; phát triển kÝ năng giao tiếp thông qua HĐ học tập.

- HS thích s​​​ưu tầm và bảo vệ các loài vật.

II. chuẩn bị:

- Tranh SGK, GV + HS : tranh ảnh các loại con vật sống dưới nước.

- Các PP dạy học được sử dụng: PP thảo luận nhóm, PP trò chơi; Suy nghĩ – Thảo luận cặp đôi – Chia sẻ.
III. Các hoạt động dạy học: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Kiểm tra sự CB của HS.

- HS nêu tên một số con vật sống trên cạn và ích lợi của nó. 

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Làm việc với SGK.
+ Mục tiêu:  HS nói tên của một số con vật sống dưới nước. Biết tên một số loài vật sống nước ngọt, nước mặn. 
+ Cách tiến hành:

Bước 1: HS làm việc theo cặp.
- HS quan sát các hình SGK và trả lời câu hỏi ( SGK - T.60, 61 ): chỉ và nói tên các con vật có trong từng hình.

- GV khuyến khích HS tự đặt thêm câu hỏi trong quá trình quan sát và tìm hiểu về các con vật: Con nào sống nước ngọt, nước mặn; ích lợi của mỗi con vật đó.

- GV đi tới các nhóm và giúp đỡ.

Bước 2: Làm việc cả lớp

- Đại diện các nhóm trình bày tr​​ước lớp , các nhóm khác bổ sung.

- GV giới thiệu cho HS các con vật hình 60 là các con vật sống ở nước ngọt, hình 61 là các con vật sống ở nước mặn.
-> KL: Có rất nhiều loài vật sống dưới nước, trong đó có những loài vật sống ở nước ngọt ( ao, hồ, sông, ...), có loài sống ở nước mặn ( biển ). Muốn cho các loài vật sống  dưới nước được tồn tại và phát triển chúng ta cần giữ sạch nguồn nước.nêu lợi ích của các con vật.
* HĐ 2: Làm việc với các tranh ảnh các con vật sống dưới nước sư​u tầm đ​ược.
+ Mục tiêu:  Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả.

+ Cách tiến hành:


Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ
- GV yêu cầu các thành viên trong nhóm đ​ưa những tranh ảnh các loài vật đã s​ưu tầm 
đ​​ược để cả nhóm quan sát và phân loại, sắp xếp chúng trên mặt bàn. Tiêu chí phân loại:

. Loài vật sống nước ngọt.


. Loài vật sống nước mặn.

hoặc:  . Các  loài cá.


. Các loài tôm.


. Các loại trai, sò, ốc, hến, ...
- Các nhóm tr​ưng bày SP, sau đó đi xem SP của nhóm khác và đánh giá lẫn nhau.


Bước 2: Trò chơi " Thi kể tên các con vật sống ở nước ngọt, nước mặn "

* Cách chơi: 

- 1 HS xung phong làm trọng tài .
- GV chia lớp thành 2 đội. Hai đội trưởng bốc thăm xem đội nào kể trước.

- Nhận xét tuyên dương nhóm nào kể nhiều, đúng. 
3. Củng cố, dặn dò:
- GV củng cố ND tiết học.
- GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS tích cực học tập. Nhắc HS sư​u tầm và tìm hiểu thêm về các loài vật sống dưới nước.

                                                                                          Ngày soạn: 23 - 3 - 2018

                                                                                         Ngày dạy: Thứ sáu ngày 30 - 3 - 2018
            Buổi sáng :                                                                              
                                     Tiết 1:                 Tập làm văn  
                      đáp lời chia vui. Nghe - trả lời câu hỏi
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cách đáp lời chia vui trong tình huống cụ thể. Nghe GV kể, trả lời câu hỏi về nội dung câu chuyện Sự tích hoa dạ lan hương. Câu chuyện giải thích vì sao hoa dạ lan hương chỉ tỏa hương thơm vào ban đêm, qua đó khen cây dạ lan hương biết cách bày tỏ lòng biết ơn thật cảm động với người đẫ cứu sống, chăm sóc nó.

- Rèn kĩ năng nói rõ ràng, mạch lạc.

- HS giao tiếp ứng xử có văn hoá; Biết lắng nghe tích cực.
- HS tích cực, tự giác học tập.

II. chuẩn bị:

- Tranh ( SGK - 98 ). 
- PP/ KT dạy học: Hoàn tất một nhiệm vụ: Đáp lời chúc mừng theo tình huống.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 2, 3 cặp HS thực hành đối thoại; 1 em nói lời chia vui ( chúc mừng), em kia đáp lại ( HS tự nghĩ ra tình huống ). VD: Bạn được chọn là người kể chuyện hay nhất trong tuần này.
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* H§ 1: Đáp lời chia vui.
+ Bài 1: - GV nêu yêu cầu của bài.

- 2, 3 cặp HS thực hành nói lời chia vui - lời đáp ( tình huống a ). Lớp và GV nhận xét.
- Nhiều HS thực hành theo tình huống b, c. Khuyến khích HS  nói và đáp lời chia vui theo những cách diễn đạt khác nhau.

+ Đáp tình huống ( a ): Rất cảm ơn bạn./ Cảm ơn bạn đã nhớ ngày sinh nhật của mình./ Cảm ơn bạn đã đến dự buổi sinh nhật của mình, ...

- GV hỏi HS: Cần đáp lời chia vui ( chúc mừng ) với thái độ như thế nào ?

* H§ 2: Nghe – trả lời câu hỏi.

+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu và các câu hỏi. 
- Cả lớp quan sát tranh SGK; nói về tranh, đọc kĩ 4 câu hỏi.
- GV kể chuyện 3 lần: giọng chậm rãi, nhẹ nhàng, tình cảm nhấn giọng ở các từ ngữ: vứt lăn vứt lóc, hết lòng chăm bón, sống lại, ...

+ Kể lần 1:, dừng lại, yêu cầu HS quan sát  tranh, đọc 4 câu hỏi.


+ Kể lần 2, vừa kể vừa giới thiệu tranh.


+ Kể lần 3 ( không cần kết hợp kể với giới thiệu tranh ).

- HS lần lượt trả lời từng câu hỏi trong SGK. Lớp nhận xét, GV chốt lại ý kiến đúng.

- 3, 4 cặp HS hỏi đáp trước lớp theo 4 câu hỏi SGK.

-1, 2 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV hỏi HS về ý nghĩa câu chuyện.
- Liên hệ: Những người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn thì mình phải cư xử như thế nào ? 

 ( Biết ơn, ... )

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương HS tích cực học tập.
                                  Tiết 2:                        Toán
                                                        T.145: mét
I. Mục đích yêu cầu:
- Biết mét là đơn vị đo độ dài. Nắm được tên gọi, kí hiệu và độ lớn của đơn vị mét ( m ). Làm quen với thước mét. 
+ Nắm được quan hệ giữa dm, cm, và m.

+ Biết làm các phép tính cộng, trừ ( có nhớ ) trên số đo với đơn vị là mét.

+ Bước ®µu tập đo độ dài ( Các đoạn thẳng dài khoảng 3 m ) và tập ước lượng theo đơn vị m.

- HS nắm chắc kiến thức, vận dụng thực hành nhanh, chính xác.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Thước một, sợi dây dài 3 m.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:            HS nêu:   1dm = ... cm
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Ôn tập, kiểm tra.

- GV yêu cầu HS:
+ Chỉ trên thước kẻ đoạn thẳng có độ dài 1 cm, 1 dm.

+ Hãy vẽ trên giấy các đoạn thẳng có độ dài 1cm, 1dm.
+ Hãy chỉ ra trong thực tế các đồ vật có độ dài khoảng 1 dm.
* HĐ 2: Giới thiệu đơn vị đo độ dài mét ( m) và thước mét.
a) GV hướng dẫn HS quan sát cái thước mét ( có vạch chia từ 0 đến 100 ) và giới thiệu:
" Độ dài từ vạch 0 đến vạch 100 là 1 mét. "
Sau đó GV vẽ lên bảng một đoạn thẳng 1 mét ( nối 2 chấm từ vạch 0 đến vạch 100 ) và nói: ' Độ dài đoạn thẳng này là 1m "
. GV nói mét là một đơn vị đo độ dài. mét viết tắt là " m ", rồi viết " m " lên bảng.

. GV yêu cầu HS lên bảng dùng thước 1 dm để đo độ dài đoạn thẳng trên. HS vừa đo vừa đếm để trả lời câu hỏi của GV: " Đoạn thẳng trên dài mấy đề  - xi - mét ? " ( 10 dm)

- GV nói: " Một mét bằng 10 đề - xi - mét ", rồi viết lên bảng:

              10 dm = 1 m; 1m = 10 dm.

b) Gọi 1 HS quan sát vạch chia trên thước và TL câu hỏi: Một mét dài bằng bao nhiêu cm ? ( 100 cm) 

. GV khẳng định lại: " Một mét bằng 100 xăng - ti - mét và viết lên bảng."
                  1 m = 100 cm

- Gọi một vài HS nhắc lại: 1 m = 10 dm; 1  m = 100 cm.
- GV hỏi tiếp HS: độ dài 1m được  tính từ vạch nào đến vạch nào trên thước mét ? 
           ( từ vạch số 0 - vạch 100 )
c) Yêu cầu cả lớp quan sát tranh SGK - 150.
* HĐ 3: Thực hành

+ Bài 1: - HS tự làm bài vào vở, 2 HS lên bảng chữa bài. Lớp nhận xét.
- Củng cố qua hệ giữa dm và cm, m.
+ Bài 2: - HS làm bài rồi chữa bài như bài 1.
- Củng cố phép cộng, trừ có nhớ kèm đơn vị đo  là m.
+ Bài 3:  - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.
- GV hỏi HS cách làm.

- HS tự làm bài, 1 HS lên bảng làm.
- Củng cố KN giải bài toán kèm đơn vị đo là m.

+ Bài 4 : - Yêu  cầu HS tập ước lượng và dự đoán độ dài của đối tượng hoặc đồ vật trong thực tế rồi làm bài. HS làm bài rồi chữa bài trên bảng.
- Củng cố đơn vị đo m, cm, dm.
* HĐ 4: Thực hành đo dây.
- Gọi 1 HS lên bảng cầm sợi dây, ước lượng độ dài của nó, sau đó dùng thước kiểm tra và cho biết độ dài chính xác của sợi dây.

- HS nhắc lại thao tác đo độ dài của sợi dây.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại mqh của cm, dm, m
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương HS tích cực học tập.

                          Tiết 3:                               Sinh hoạt
                                                    sinh hoạt lớp
I. Mục đích yêu cầu:
- HS thấy được các ưu nhược điểm, khuyết điểm của bản thân, bạn , lớp về các  HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ.
- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.
- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.
II. chuẩn bị

- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 
1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồngtự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các hoạt động trong tuầnvà đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.
+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.
+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.
b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.
+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.
- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.
4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

* Ưu điểm:………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... * Hạn chế:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

5. Phương hướng tuần tới.

- Thực hiện tốt chủ điểm của tháng 3: Tiến bước lên Đoàn.
- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua chào mừng ngày 8 / 3 và 26 / 3.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Tiếp tục thực hiện phong trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; thực hiện tốt phong trào thi đua học tập giữa các tổ.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ 

            GIÁO DỤC  ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG
                                 BÀI 7: BÁC QUÝ TRỌNG CON NGƯỜI

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Cảm nhận được đức tính cao đẹp của Bác: đó là luôn trân trọng người khác.

- Vận dụng bài học quý báu từ cách ứng xử của Bác vào cuộc sống.

- Thể hiện những việc làm tốt của bản thân trong cách đối xử với những người xung quanh.

II. CHUẨN BỊ :
- Sách: Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho HS lớp 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ:  - GV nêu câu hỏi, học sinh trả lời :
  + Vì sao chúng ta phải yêu thương cha mẹ ?        

- GV nhận xét.

2. Bài mới:               

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1 : Đọc hiểu. - 2 HS đọc câu chuyện Bác quý trọng con người.
+ HĐ cá nhân: 

- HS làm bài trả lời các câu hỏi sau:

  1. Câu chuyện này cho ta thấy Bác quý trọng điều gì ?

  2. Khi cho ai cái giừ, Bác không nói “cho” mà thường nói thế nào ?

  3. Khi các cụ già đến nghe Bác nói, các cụ không có ghế ngồi, Bác đã làm gì ?

  4. Khi Bác nói chuyện, các cụ ngồi phía xa, Bác đã làm gì ?

- Gọi 1 số HS trình bày, nhận xét, GV chốt kiến thức sau mỗi câu trả lời.

+ HĐ nhóm:

- HS thảo luận nhóm các câu hỏi sau:

  5. Câu chuyện mang đến cho chúng ta bài học gì ?

- Đại diện 1số nhóm đọc trình bày. Cả lớp + GV nhận xét, chốt ý đúng.

* HĐ 2 : Thực hành - Ứng dụng.

+ HĐ cá nhân: 

- HS trả lời các câu hỏi sau:

  1. Nếu như em có món quà, muốn tặng ông bà, em sẽ nói như thế nào khi đưa cho ông bà ?
  2. Đối với người bằng tuổi và người nhỏ tuổi hơn mình, em có cần thể hiện sự lịch sự đó không ?

  3. Khi giao tiếp với người bằng tuổi hoặc người nhỏ tuổi hơn, chúng ta xưng hô như thế nào để thể hiện sự quý trọng của mình ?

- Gọi 1 số HS trình bày, nhận xét. GV chốt kiến thức sau mỗi câu trả lời.

+ HĐ nhóm:

- HS thảo luận nhóm các câu hỏi sau:

  4. Kể tên những việc nên làm để thể hiện sự quý trọng với mọi người xung quanh

- Đại diện một số nhóm đọc trình bày. Cả lớp + GV nhận xét, chốt ý đúng.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhấn mạnh nội dung bài: Bác Hồ rất quý trọng mọi người.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS thực hiện tốt theo bài học.

            


.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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   Buổi chiÒu:

                                                Tiết 2:              Toán ( * )
                                        ôn: các số có ba chữ số
I. Mục đích yêu cầu:
- Củng cố cách đäc, viết, cấu tạo các số có ba chữ số; về đặc điểm hình tam, tứ giác.

- HS  đọc, viết thành thạo các số có ba chữ số và nắm chắc cấu tạo số.

- HS tích cực, chủ động học tâp.
II. chuẩn bị: 
- Vở BT Toán in.
III. Các hoạt động dạy học:
* H§ 1:  Ôn tập về đọc, viết và cấu tạo các số có 3 chữ số.
 GVHDHS làm lần lượt các BT 1, 2, 3, 4 trong Vở BT Toán in - T.63, 64 rồi chữa.
+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu, đọc mẫu.
- GV cùng HS phân tích mẫu.

- HS nối số ô vuông với các số tương ứng.

- GV theo dõi HS làm bài, HS đọc kết quả trước lớp, lớp nhận xét.

+ Bài 2: - Cách làm tương tự bài 1.
- GV cho HS nối từng số với cách đọc thích hợp.

- HS lên bảng chữa bài, nhận xét, chốt kết quả đúng.

- Củng cố cách đọc số có 3 chữ số.
+ Bài 3: - GV nêu yêu cầu bài tập.
- HS  viết số và cách đọc số  thích hợp .

- HS chữa bài kèm theo phân tích số.

- Củng cố cách đọc, viết và cấu tạo của các số có 3 chữ số.
+ Bài 4: - HS nêu yêu cầu bài tập. GV giải thích giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài.
- HS  xác định cách đọc đúng, sai rồi điền vào ô trống theo yêu cầu của bài.

- HS chữa bài kèm theo phân tích số.

- Củng cố cách đọc các số có 3 chữ số.
* H§ 2:  Ôn tập về đặc điểm hình tam giác, hình tứ giác.
+ Bài 5: - GV vẽ hình lên bảng, HDHS đánh số vào mỗi hình đơn rồi đếm. 
- HS  đếm số hình tam, tứ giác có trong hình, nêu miệng KQ – chữa bài.
- Củng cố nhận biết về đặc điểm hình tam, tứ giác.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV khắc sâu KT về đọc, viết và cấu tạo các số có 3 chữ số.
- GV nhận xét tiết học, tuyên d­​​​​¬ng những HS tích cực học tập. Dặn HSVN tiếp tục học ôn lại cách đọc, viết, phân tích cấu tạo các số có 3 chữ số ( tự lấy ví dụ ). CB bài sau.

                                        Tiết 3:                   chính tả  ( * )

                                              nghe – viÕt: CÂY ĐA QUÊ HƯƠNG
I. Mục đích yêu cầu:
- HS nghe viết chính xác đoạn từ đầu đến … Ngọn chót vót giữa trời xanh trong bài: Cây đa quê hương ( Tiếng Việt 2 – tập 2 – T.93), trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi. 

- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN phân biệt chính tả.
- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:    

- ND bài viết.

III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: HD HS nghe viết chính tả.

- GV®äc mẫu bài thơ 1 lần, 3 HS đọc lại. 

- HS nêu nội dung bài viết. GV chốt: Bài viết tả về vẻ đẹp của cây đa quê hương. 

- HS luyện viết ở bảng con những từ dễ sai: tòa cổ kính, xuể, chót vót, giữa trời xanh.
- GV đọc cho HS viết bài vào vở.

- HS đổi vở để soát lỗi.

- GV chấm 7, 8  bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài sạch, đẹp. 

- Nhắc HS VN đọc lại bài viết, tự sửa lại những lỗi sai trong bài.
                  Tiết 3 :                                        Thủ công
Làm vòng đeo tay ( T. 1 )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cách làm vòng đeo tay bằng giấy; làm được vòng đeo tay, các nan giấy tương đối đều nhau, các nếp gấp  có thể chưa phẳng, chưa đều.

- Rèn đôi tay khéo léo; óc thẩm mĩ.

- HS có hứng thú, thích làm đồ chơi, yêu thích vòng đeo tay do mình làm ra.

II. chuẩn bị:
- GV: Mẫu vòng đeo tay bằng giấy; Quy trình làm vòng đeo tay bằng giấy có hình minh hoạ cho từng bước gấp.
- HS : giấy thủ công hoặc giấy màu, giấy trắng; kéo, hồ dán.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- GV kiểm tra sự CB của HS.

2. Bài mới:           

a. Giới thiệu bài: GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: HDHS quan sát và nhận xét.

- GV giới thiệu mẫu vòng đeo tay và gợi ý để HS nhận xét:

+ Vòng đeo tay được làm bằng gì ? Có mấy màu ?

- GV gợi ý HS: Muốn giấy đủ độ dài để làm thành vòng đeo vừa tay ta phải dán nối các nan giấy.

* H§ 2: GVHD mÉu.

- GVHDHS  làm vòng đeo tay theo theo các bước:

+ Bước 1: Cắt thành các nan giấy.  

+ Bước 2: Dán nối các nan giấy.

+ Bước 3: Gấp các nan giấy.

+ Bước 4: Hoàn chỉnh vòng đeo tay.

- HS tập làm vòng đeo tay bằng giấy nháp.

- GV bao quát, HD thêm HS còn lúng túng.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lai quy trình làm vòng đeo tay.

- GV nhận xét tiết học, Nhắc HS CB tiết sau: Thực  hành làm vòng đeo tay.
                               Tiết 1:                           Toán (*)
ôn: so sánh các số có ba chữ số
I. Mục đích yêu cầu:

 - Củng cố cách so sánh các số có ba chữ số,  thứ tự các số ( không quá 1000) 

- HS vận dụng kiến thức vào làm bài tốt.

- HS tích cực, tự giác trong học tập. 

II. Chuẩn bị: 

- HS: Vở BT Toán in.
III. Các hoạt động dạy học:

* H§ 1; Ôn tập so sánh các số có 3 chữ số.

  GV tổ chức, HDHS làm các BT: 1, 2, 3, 4 ( vbtt- T.65 ) rồi chữa bài.
+ Bài 1: - GV cho HS nêu cách làm 1 dạng: 268 ...  263, nhận xét.
- HS làm bài vào vở, 2 HS lên  bảng chữa bài, nhận xét.

- Củng cố so sánh số có ba chữ số.
+ Bài 2: - HS  tự điền tiếp các số thích hợp vào chỗ chấm.
- Cho HS nhận xét dãy số thứ nhất và điền vào ô trống: HS nhận thấy đây là dãy số tự nhiên liên tiếp hơn - kém nhau 1 đơn vị , tìm số liền sau nó ta cộng thêm 1 đơn vị.
- HS đọc lại các dãy số.

- Củng cố TT các số có 3 chữ số không quá 1000.
+ Bài 3: - HS tự điền các số còn thiếu trên tia số.
- Nhiều HS đọc lại bài.

- Củng cố TT các số có 3 chữ số không quá 1000.
+ Bài 4: - HS  khoanh vào số lớn nhất ( a ), số bé nhất ( b ).
- HS đọc KQ, lớp nhận xét ( HS nêu cách làm )
3. Củng cố, dặn dò:  

- GV nhận xét tiết học, khen những HS tích cực học tập.

- Dặn HS VN ôn đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số


                                 Tiết 2:                      Luyện viết 

                                                            bài  29

I. mục đích yêu cầu:
- HS nắm đ​ược ND bài viết, viết đủ số dòng theo quy định.

- Rèn luyện KN viết chữ cái viết hoa A ( kiểu 2 ) theo cỡ vừa và nhỏ; Luyện viết các câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- HS có ý thức rèn luyện chữ viết đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Vở luyện viết chữ đẹp - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Cả lớp viết bảng con: Yêu .
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa A ( kiểu 2 )
- HS nhắc lại cấu tạo của chữ  A ( kiểu 2 ): Cao 5 li; Gồm 2 nét là nét cong kín và nét móc ngược phải.

- GV viết mẫu chữ  A  lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ  A  trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2:  HD viết các câu ứng dụng.
- HS lần lượt đọc các câu ứng dụng trong bài 29 ( Vở luyện viết - tập 1 ). 
- GV viết mẫu từng cụm từ ứng dụng: Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh; Ao sâu tốt cá. 

- HDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng.

+ Cách nối các nét.

- HS luyện viết chữ Ai, Ao  ở bảng con, GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ 2: HS luyện viết vào vở Luyện viết.

- GV nêu yêu cầu viết: viết bài 29 ( trang 29 ) - Viết chữ hoa A ( kiểu 2 ).
- HS luyện viết bài trong vở luyện viết, GV bao quát lớp, giúp đỡ những HS yếu để các em viết đúng mẫu chữ.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HSVN luyện viết chữ cái hoa A ( kiểu 2 ) đã học.

                        Tiết 3:                     hoạt động NGOÀI GIỜ LÊN LỚP     

                   giáo dục quyền và bổn phận của trẻ em
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết những quyền và bổn phận của trẻ em.

- HS nêu đ​​ược một số quyền và bổn phận của mình.

- HS thực hiện những quyền và bổn phận của trẻ em.

II. chuẩn bị:
- Tài liệu về một số quyền và bổn phận của trẻ em.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Giới thiệu về quyền và bổn phận của trẻ em.

- GV đọc cho HS nghe những quyền và bổn phận của trẻ em ( tài liệu )

a) Nhóm quyền sống còn: là quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu để tồn tại như được nuôi dưỡng, chăm sóc cho sức  khỏe, ...

b) Nhóm quyền được bảo vệ: ... trẻ em được bảo vệ, không được bóc lột và xâm phạm, không phân biệt đối xử, không bị bỏ rơi.

c) Nhóm quyền phát triển: ... đáp ứng các nhu cầu phát triển một cách toàn diện như được học tập, vui chơi,giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ...

d) Nhóm quyền tham gia: được  tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em như được bày tỏ ý kiến, nguyện vọngcủa mình, ...

- GV hỏi để HS nêu những điều vừa đọc: quyền của trẻ em và trẻ  em có bổn phận gì ?

* HĐ 2: Liên hệ.
- Các em có được những quyền đó không ? 

- Các em có thực hiện được những bổn phận đó không ?

- HS phát biểu, bổ sung.

- Cho HS nghe bài hát:  Trẻ em hôm nay, thế giới  ngày mai.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

- Một số HS nhắc lại quyền và bổn phận của trẻ em.
- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS thực hiện tốt quyền và bổn phận của mình.


                                Tiết 2:                     Tập làm văn  (*)
                       ôn: đáp lời chia vui. Nghe - trả lời câu hỏi
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố cách đáp lời chia vui trong tình huống cụ thể . Kể lại, trả lời câu hỏi về nội dung câu chuyện Sự tích hoa dạ lan hương.

- Rèn kĩ năng nói rõ ràng, mạch lạc.

- HS giao tiếp ứng xử có văn hoá.
- HS tích cực, tự giác học tập.

II. chuẩn bị:

- Vở BTTV in. 
III. Các hoạt động dạy học:

* H§ 1: Ôn luyện đáp lời chia vui.
GV tổ chức cho HS làm BT 1 ( Vở BTTV in  - trang 50 ).
+ Bài 1: - GV nêu yêu cầu của bài.
- 2, 3 cặp HS thực hành nói lời chia vui - lời đáp. Lớp và GV nhận xét.
- HS ghi lại lời đáp vào vở.

- Một số HS nối tiếp nhau đọc bài. Lớp, GV nhận xét.

- Củng cố cách đáp lời chia vui ( chúc mừng ) .
* H§ 2: Nghe – trả lời câu hỏi.

GV tổ chức cho HS làm BT 2 ( Vở BTTV in  - trang 51).
+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu và các câu hỏi. 
- 1, 2 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

- HS viết câu trả lời theo từng ý a, b, c.

- GV giúp HS làm bài: các em trả lời ngắn gọn, đầy đủ.

- HS nối tiếp nhau đọc bài, GV sửa chữa cho HS về cấu trúc câu, dấu hiệu của một câu 
( khi viết ).
- Tuyên dương bài viết tốt.
* HĐ 3:  Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND luyện tập trong tiết học.
- GV nhận xét tiết học. GV tuyên dương HS tích cực học tập.


                          Tiết 3:                                   Toán (*)
                                                            ôn: mét
I. Mục đích yêu cầu:

-  Củng ccó cho HS mét là đơn vị đo độ dài. Nắm được tên gọi, kí hiệu và độ lớn của đơn vị mét ( m ). Làm quen với thước mét. 

+ Củng cố quan hệ giữa dm, cm, và m.

+ Củng cố các phép tính cộng, trừ ( có nhớ )  trên số đo với đơn vị là mét.

- HS nắm chắc kiến thức vận dụng thực hành nhanh, chính xác.
- HS tích cực, tự giác học tập.

II. chuẩn bị: 

- Vở BT Toán in.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành luyện tập.
GV tổ chức cho HS làm các BT 1, 2, 3, 4 ( Vở BT Toán in – trang 67 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS tự làm bài vào vở, 1 HS lên bảng chữa bài. Lớp nhận xét.
- Củng cố quan hệ giữa dm và cm, m.
+ Bài 2: - HS làm bài rồi chữa bài như bài 1.
- Củng cố phép cộng, trừ có nhớ kèm đơn vị đo  là m.
+ Bài 3: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán, phân tích -> xác định dạng toán, nêu cách giải.
- HS tự làm bài, 1 HS lên bảng làm.
- Củng cố KN giải bài  dạng ít hơn, kèm đơn vị đo là m.

+ Bài 4 : - Yêu cầu HS tập ước lượng và dự đoán độ dài của đối tượng hoặc đồ vật trong thực tế rồi làm bài. HS làm bài rồi chữa bài trên bảng.
- Củng cố đơn vị đo m, cm,dm.
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại mqh của cm, dm, m.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS tích cực học tập. 
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